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Tại Đức, cho đến trước 
khi các trung tâm CGCN 
lớn ra đời, các trường đại 
học cũng như giảng viên 

rất coi nhẹ việc hợp tác với doanh 
nghiệp, dù tại thời điểm đó nhu cầu 
CGCN và khai thác kết quả nghiên 
cứu cho sản xuất kinh doanh là rất 
lớn. Trong số các trường đại học, 
chỉ có các trường khối kỹ thuật và 
công nghệ của Đức mới ý thức 
được tầm quan trọng của công tác 
này và bắt đầu hợp tác ngày càng 
nhiều hơn với khối doanh nghiệp. 
Một trong những biểu hiện cụ thể 
là sinh viên của các trường này 
thường được yêu cầu phải làm đồ 
án tốt nghiệp gắn với thực tiễn sản 
xuất của doanh nghiệp, các giảng 
viên thì được yêu cầu thực hiện 
nghiên cứu tại doanh nghiệp. Dù 
vậy, trong giai đoạn khởi đầu, việc 
CGCN từ trường đại học cho doanh 
nghiệp mới chỉ dừng chủ yếu ở 
bước cung cấp sinh viên đến thực 
tế tại các doanh nghiệp. Có rất ít 
giảng viên đi khảo sát thực tế tại 
doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của Viện Fraunhofer
Viện Fraunhofer được thành lập 

năm 1949. Sau hơn 6 thập niên 
phát triển, Viện  Fraunhofer đã có 
tới 70 viện nghiên cứu trực thuộc. 
Ngoại trừ một số viện tập trung vào 

mục đích quân sự, còn lại các viện 
đều phục vụ cho công tác nghiên 
cứu khoa học định hướng ứng dụng 
(application oriented research). 
Đây là đặc trưng của các viện thuộc 
Fraunhofer. Tổng số nhân lực của 
các viện này hiện nay vào khoảng 
hơn 8.000 người, trong đó khoảng 
1/3 là kỹ sư và nghiên cứu viên. 

Được biết đến như là tổ chức 
nghiên cứu ứng dụng có định 
hướng lớn nhất châu Âu, định 
hướng nghiên cứu của Fraunhofer 
dựa trên nhu cầu của người dân 
trong các lĩnh vực gồm: y tế, an 
ninh, truyền thông, năng lượng và 
môi trường. Các công trình của 
các nhà nghiên cứu và phát triển 
của Fraunhofer đã tác động đáng 
kể đến cuộc sống của người dân. 
Phương châm của Fraunhofer là 
“không ngừng sáng tạo”  và “hướng 
tới tương lai - Forge the future”.

Có một điểm đặc biệt là, tất cả 
các viện thuộc Fraunhofer khi nhận 
kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ đều 
cam kết nghiên cứu ứng dụng các 
tiện ích trực tiếp cho doanh nghiệp 
và lợi ích của toàn xã hội. Kinh phí 
dành cho nghiên cứu hàng năm 
của các viện thuộc Fraunhofer là 
khoảng 2.000 tỷ Mác. Hơn 70% 
doanh thu của các viện đến từ 
các hợp đồng với các ngành công 

nghiệp và các dự án nghiên cứu tài 
chính công, gần 30% là đóng góp 
của Chính phủ liên bang và các 
hình thức tài trợ khác.

Một trong những đặc điểm nổi 
bật của Viện Fraunhofer là hỗ trợ 
các nghiên cứu sinh làm các dự án 
nghiên cứu trong khoảng thời gian 
5-6 năm. Sau khoảng thời gian làm 
việc tại Viện Fraunhofer, hầu hết 
lực lượng này khi đến làm việc cho 
các doanh nghiệp đều được đánh 
giá rất cao. Đây là một thế mạnh 
của Viện Fraunhofer được duy trì 
cho đến nay.

Trong số các đơn vị nghiên cứu 
trực thuộc Viện Fraunhofer, mỗi 
đơn vị sẽ tự lên kế hoạch nghiên 
cứu cho riêng mình. Mỗi đơn vị sẽ 
lập một hội đồng cố vấn bao gồm 
cả đại diện giới khoa học và doanh 
nghiệp. Đề tài nghiên cứu của các 
đơn vị phải gắn liền với thực tiễn, 
không phải là nghiên cứu cơ bản 
mà phải gắn chặt với hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Mỗi viện con lại chọn cho 
mình một hướng nghiên cứu riêng, 
cụ thể nên không có chuyện các 
đề tài nghiên cứu trùng lặp hoặc 
cạnh tranh giữa các viện này. Các 
viện thường tập trung vào các công 
nghệ tiên tiến, mũi nhọn chứ không 
phải là nghiên cứu truyền thống.

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học tại Đức: 
vai trò của Viện Fraunhofer và Trung tâm Steinbeis
Đức được xem là quốc gia châu Âu có số lượng các đơn vị chuyển giao công nghệ 
(CGCN) cho khối doanh nghiệp đa dạng và nhiều nhất. Đa số các cơ quan này được 
thành lập từ rất sớm và không ngừng tăng lên về số lượng. Trong số các cơ quan CGCN 
tại Đức, nổi bật lên là vai trò của Viện Fraunhofer và Trung tâm Steinbeis. Điển hình 
thành công của 2 mô hình này chính là thể hiện chính sách hiệu quả của Chính phủ Đức 
trong việc kết nối ba nhà: nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học.
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Sau nhiều thập niên hoạt động, 
Viện Fraunhofer được cộng đồng 
quốc tế đánh giá là đã đáp ứng 
được yêu cầu phát triển của nước 
Đức trong trung và ngắn hạn. Để 
thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên 
cứu ứng dụng, Chính phủ Đức cho 
ra đời một hệ thống tiếp theo, đó 
chính là các Trung tâm Steinbeis.

Trung tâm Steinbeis chịu trách 
nhiệm truyền bá và phổ biến công 
nghệ

Trung tâm Steinbeis lần đầu tiên 
được thành lập tại Bang Baden-
Wurtemberg năm 1971 nhằm thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc 
cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng 
như các dự án nghiên cứu đổi mới 
sáng tạo. Sau một thời gian hoạt 
động, các Trung tâm Steinbeis đã 
đóng một vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy khai thác, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu. Hiện 
tại, có khoảng hơn 320 Trung tâm 
CGCN Steinbeis phân bố tại các 
bang khác nhau ở Đức nhưng tập 
trung phần lớn tại Bang Baden-
Wurtemberg. Hoạt động của các 
Trung tâm Steinbeis đều tập trung 
vào đổi mới quy trình sản xuất. Mỗi 

Trung tâm Steinbeis có một cách 
tiếp cận, hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ khác nhau, do vậy có 
các chuyên gia khác nhau làm việc, 
bao gồm cả kỹ sư, chuyên gia quản 
lý, nhà kinh tế và các chuyên gia đa 
lĩnh vực khác.

Các Trung tâm Steinbeis đều gắn 
liền với các trường đại học, đặc biệt 
là đại học kỹ thuật, công nghệ và 
phần lớn các trung tâm này do giảng 
viên của trường đại học đứng đầu. 
Họ đều có định hướng theo nhu cầu 
doanh nghiệp, và phần lớn trong số 
họ đều có khoảng thời gian làm việc 
cho doanh nghiệp từ 5 đến 7 năm 
trước khi làm cho trường đại học. 

Các Trung tâm Steinbeis đã 
thực hiện hàng chục ngàn dự án, 
trong đó bao gồm các dự án tư vấn, 
nghiên cứu - triển khai, đào tạo... 
Các dịch vụ do các Trung tâm thực 
hiện đều dựa vào nhu cầu của mỗi 
doanh nghiệp. Hoạt động của các 
Trung tâm Steinbeis hiện nay đều 
do doanh nghiệp tài trợ dù trước 
đây không phải lúc nào cũng được 
như thế. Các Trung tâm có thể tự 
đứng vững nhờ dịch vụ của mình 
cung cấp. 

Có thể nói, các viện thuộc 
Fraunhofer và các Trung tâm 

Steinbeis đều có mục tiêu riêng 
trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất và 
đời sống. Mỗi đơn vị có hướng đi 
và thế mạnh riêng của mình. Tuy 
nhiên, mục đích cuối cùng của các 
trung tâm, viện nghiên cứu là kết 
quả nghiên cứu khoa học phải được 
ứng dụng trong cuộc sống. Điều này 
được thể hiện ngay ở trong mục tiêu 
chọn đề tài, chọn vấn đề để nghiên 
cứu của Fraunhofer. Hầu hết các 
đề tài nghiên cứu của Fraunhofer 
đều xuất phát từ nhu cầu của thực 
tế cuộc sống, của doanh nghiệp. Vì 
thế giữa viện và doanh nghiệp có 
sự gắn bó vô cùng mật thiết. Trong 
khi các Trung tâm Steinbeis lại có 
thế mạnh gắn bó với các trường 
đại học, các kết quả nghiên cứu từ 
khu vực này được Steinbeis chuyển 
tải vào thực tế cuộc sống rất hiệu 
quả. Đây chính là một trong những 
thành công của Chính phủ Đức 
trong việc thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu vào cuộc sống trên cơ 
sở phát huy được vai trò của cả 3 
khối: viện nghiên cứu - trường đại 
học - doanh nghiệp n
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Các nhà khoa học ở Fraunhofer nghiên cứu tăng cường công nghệ hồng ngoại 
truyền dữ liệu không dây bằng cách phát triển “module truyền thông đa gigabit”


